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Trường đại học NAM CẦN THƠ 

Khoa LUẬT 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

LUẬT DẤT ĐAI 

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

- Tên môn học: Luật đất đai 

- Đối tượng áp dụng:  +  Ngành Luật kinh tế. 

                                      + Bậc học: Đại học 

                                      + Hệ Chính quy 

- Số tín chỉ: 03;             Số tiết: 45 tiết  

- Giảng viên phụ trách: Bộ môn Luật Kinh tế 

- Địa chỉ Khoa Luật: Phòng C02- Khu Hiệu Bộ - Số 168 – Đường Nguyễn 

Văn Cừ (nối dài) – Quận Ninh Kiều – Cần Thơ 

2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 

Sau khi học xong môn học Luật đất đai sinh viên đạt được các kết quả sau đây: 

2.1. Về kiến thức 

- Nêu và phân tích được những vấn đề lý luận chung về Luật đất đai như khái 

niệm Luật đất đai, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của ngành Luật đất 

đai, các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai. 

- Xác định được các quy định giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đất, thời 

hạn sử dụng đất; 

- Xác định được các quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; 

- Xác định được các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất; 



- Nêu và phân tích được các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 

- Xác định được các quy định về thanh tra, kiểm tra đất đai, xử lý vi phạm pháp 

luật về đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

2.2. Về kỹ năng 

- Có khả năng cập nhật, phân tích, đánh giá các quy định trong lĩnh vực pháp 

luật đất đai; 

- Có khả năng vận dụng pháp luật đất đai để giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp 

lý phát sinh trong lĩnh vực đất đai; 

- Kỹ năng soạn thảo các hợp đồng về quyền sử dụng đất; 

- Kỹ năng phân tích và lập luận; có tư duy phản biện; có khả năng đánh giá các 

vấn đề pháp luật; 

- Có khả năng tranh luận, hùng biện; có kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết trước 

công chúng. 

- Có khả năng tự cập nhật kiến thức, khả năng tự nghiên học; 

2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Hướng dẫn, giám sát các chủ thể khác thực hiện các nhiệm vụ xác định trong 

hoạt động nghề nghiệp; 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm cá 

nhân; 

- Lập kế hoạch, điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu 

quả các hoạt động. 

2.4. Về thái độ 

- Hình thành tính cách tự tin, chủ động trong nghiên cứu khoa học. 

- Nhận thức được giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của môn học. 

- Có ý thức tuân thủ pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

 



3. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT. 

Vấn đề/bậc 

nhận thức 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

Vấn đề 1: 

Khái quát 

chung về 

luật đất đai 

1A1. Trình bày được 

lịch sử hình thành và 

phát triển của ngành 

luật đất đai. 

1A2. Trình bày được 

đối tượng điều chỉnh, 

phương pháp điều 

chỉnh của luật đất 

đai. 

1A3. Nêu được hai 

phương pháp điều 

chỉnh của luật đất đai 

và đặc trưng của mỗi 

phương pháp. 

1A4. Nêu được năm 

nguyên tắc của ngành 

luật đất đai. 

1A5. Nêu được các 

căn cứ phát sinh, 

thay đổi và chấm 

dứt quan hệ pháp 

luật đất đai. 

1B1. Phân biệt được 

quan hệ đất đai với các 

quan hệ pháp luật khác. 

1B2. Phân biệt được tính 

đặc thù của quan hệ tài 

sản là đất đai với các 

quan hệ tài sản khác. 

1B3. Vận dụng được hai 

phương pháp điều chỉnh 

của luật đất đai để điều 

chỉnh một số quan hệ cụ 

thể. 

1B4. Xác định được cách 

thức lựa chọn và cơ chế 

áp dụng các loại nguồn 

nhằm điều chỉnh các 

quan hệ của ngành luật 

đất đai. 

1B5. Phân tích được quá 

trình hình thành và phát 

triển của các quan hệ 

pháp luật đất đai qua 

các thời kỳ lịch sử là 

một quá trình phát triển 

phù hợp. 

 

1C1. Bình luận được 

bản chất các quan hệ 

đất đai trong điều 

kiện kinh tế thị 

trường. 

1C2. Đưa ra được 

quan điểm riêng về 

đối tượng điều chỉnh, 

nội dung, phạm vi, 

phương pháp nghiên 

cứu của luật đất đai. 

1C3. Bình luận, đánh 

giá được về vấn đề 

xây dựng và hoàn 

thiện luật đất đai 

trong điều kiện kinh 

tế thị trường theo 

định hướng xã hội 

chủ nghĩa. 

1C4. Đánh giá được 

thực trạng pháp luật 

đất đai Việt Nam và 

xu thế đổi mới trong 

tương lai. 

1C5. Bình luận 

được ưu, nhược 

điểm, các quan 

điểm và các học 



thuyết về luật đất 

đai Việt Nam và các 

nước. 

Vấn đề 2: 

Chế độ sở 

hữu toàn 

dân về đất 

đai 

2A1. Nêu được khái 

niệm về sở hữu toàn 

dân về đất đai, bản 

chất sở hữu toàn dân 

về đất đai. 

2A2. Nêu được cơ sở 

lý luận và cơ sở thực 

tiễn của việc xây dựng 

chế độ sở hữu toàn 

dân về đất đai. 

2A3. Nêu được 

những sửa đổi, bổ 

sung của Luật đất đai 

năm 2013 về sở hữu 

toàn dân về đất đai. 

2A4. Trình bày được 

các hệ thống lý luận, 

quan điểm, học 

thuyết về các hình 

thức sở hữu đất đai. 

 

 

2B1. Chứng minh được 

sở hữu toàn dân về đất 

đai là hình thức sở hữu 

đất đai đặc thù của Việt 

Nam. 

2B2. So sánh được hình 

thức sở hữu toàn dân về 

đất đai với các hình thức 

sở hữu đất đai khác và chỉ 

ra được ưu, nhược điểm 

của mỗi hình thức sở hữu 

đất đai này. 

2B3. Phân tích được sự 

cần thiết khách quan phải 

tiếp tục củng cố và hoàn 

thiện chế độ sở hữu toàn 

dân về đất đai trong điều 

kiện nền kinh tế thị 

trường theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. 

2B4. Phân tích được sù 

tác động và ảnh hưởng 

của chế độ sở hữu toàn 

dân về đất đai tới chế độ 

quản lý và sử dụng đất 

2B5. So sánh, đánh giá 

được chế độ sở hữu đất 

đai ở nước ta với chế độ 

2C1. Bình luận được 

bản chất của sở hữu 

toàn dân về đất đai. 

2C2. Đánh giá được 

ưu, nhược điểm của 

sở hữu toàn dân về 

đất đai. 

2C3. Đưa ra được 

nhận xét cá nhân về 

vị trí, vai trò, ý nghĩa 

của sở hữu toàn dân 

về đất đai. 

2C4. Đánh giá được 

sự phức tạp, khó 

khăn của quá trình 

xây dựng hoàn thiện 

chế độ sở hữu toàn 

dân về đất đai. 

2C5. Bình luận, đưa 

ra được quan điểm 

của cá nhân về quá 

trình thực hiện chế 

độ sở hữu toàn dân 

về đất đai trong nền 

kinh tế thị trường 

theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa và xu 

thế hội nhập quốc tế 



sở hữu đất đai của một số 

nước. 

Vấn đề 3: 

Quy hoạch, 

kế hoạch 

sử dụng đất 

3A1. Nhận thức được 

vai trò của quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

3A2. Nêu được các 

nguyên tắc, căn cứ 

lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

3A3. Nêu được nội 

dung của quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

 

3A1. Phân biệt được quy 

hoạch sử dụng đất và kế 

hoạch sử dụng đất. 

3B2. Chứng minh được 

Luật Đất đai 2013 chú 

trọng tới tính minh bạch, 

dân chủ và công khai 

trong xây dựng và thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

3B3. Chứng minh được 

Luật Đất đai 2013 có 

nhiều sự đổi mới nhằm 

hạn chế tình trạng quy 

hoạch treo, dự án treo 

3C1. Bình luận được 

các điểm mới về quy 

hoạch kế hoạch sử 

dụng đất giữa Luật 

Đất đai 2013 so với 

Luật Đất đai 2003 

3C2. Phân tích được 

mối quan hệ giữa 

quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã 

hội, quy hoạch sử 

dụng đất và quy 

hoạch ngành. 

3C3. Bình luận, đánh 

giá về thực tiễn thi 

hành quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Vấn đề 4: 

Pháp luật 

về giá đất 

4A1. Nêu được 

nguồn hình thành giá 

đất. 

4A2. Nêu được các 

nguyên tắc xác định 

giá đất. 

4A3. Nêu được các 

trường hợp áp dụng 

giá đất. 

4A4. Nêu được các 

nguồn thu tài chính 

4B1. Phân tích được 

nguyên tắc xác định giá 

đất. 

4B2. Phân biệt được mục 

đích của việc xác định 

bảng giá đất và giá đất cụ 

thể. 

4B3. Phân tích được vai 

trò của tổ chức tư vấn giá 

đất. 

4B4. Giải thích được tại 

sao Nhà nước lại phân 

4C1. Bình luận được 

quy định về điều 

chỉnh khung giá đất. 

4C2. Bình luận được 

những quy định mới 

của Luật Đất đai 

2013 về việc áp dụng 

giá đất cụ thể. 

4C3. Bình luận, đánh 

giá về giá đất do Nhà 

nước quy định và giá 

đất thị trường qua 



từ đất đai. 

4A5. Xác định được 

các loại nghĩa vụ tài 

chính cụ thể áp dụng 

cho từng đối tượng sử 

dụng đất. 

4A6. Nêu được các 

đối tượng được miễn, 

giảm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất, 

thuế thu nhập từ 

chuyển quyền sử 

dụng đất. 

 

 

 

 

 

 

 

loại thành nhiều nghĩa vụ 

tài chính khác nhau áp 

dụng đối với người sử 

dụng đất. 

4B5. Vận dụng được các 

loại nghĩa vụ tài chính cụ 

thể áp dụng trong các 

trường hợp đất được giao, 

cho thuê, khi Nhà nước 

cấp giấy chứng nhận, khi 

người sử dụng đất 

chuyển quyền sử dụng 

đất và trước bạ nhà đất. 

4B6. Phân biệt được sự 

khác nhau giữa hai loại lệ 

phí: Lệ phí trước bạ và lệ 

phí địa chính. 

4B7. Phân tích được bản 

chất của quy định: Nhà 

nước điều tiết phần giá trị 

tăng thêm từ đất mà 

không do đầu tư của 

người sử dụng đất mang 

lại. 

thực tiễn áp dụng. 

Bình luận được chính 

sách tài chính về đất 

đai quy định tại Mục 

6 Chương II Luật đất 

đai năm 2003. 

4C4. Bình luận được 

giá nhà đất trong cơ 

chế thị trường trong 

giai đoạn hiện nay. 

4C5. Đánh giá được 

thực trạng pháp luật 

hiện hành quy định 

chính sách tài chính 

về đất đai. 

4C6. Phân tích được 

những tồn tại và bất 

cập của chính sách 

tài chính về đất đai 

hiện hành và những 

định hướng cơ bản 

hoàn thiện vấn đề 

này trong thời gian 

tới. 

Vấn đề 5: 

giao đất, 

cho thuê 

đất – Hạn 

mức sử 

dụng đất, 

thời hạn sử 

5A1. Nêu được khái 

niệm và các căn cứ 

giao đất, cho thuê 

đất, phân biệt giữa 

giao đất và thuê đất. 

5A2. Trình bày được 

2 hình thức giao đất, 

5B1. Chứng minh được 

Luật Đất đai 2013 quy 

định chặt chẽ hơn về căn 

cứ, điều kiện giao đất, 

cho thuê đất. 

5B2. Vận dụng được các 

quy định của pháp luật 

5C1. Chứng minh 

được Luật Đất đai 

2013 đã thể hiện sự 

bình đẳng giữa các 

chủ thể trong nước và 

chủ thể nước ngoài 

trong việc tiếp cận 



dụng đất. hai hình thức thuê đất 

theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

5A3. Trình bày được 

thẩm quyền giao đất, 

cho thuê đất. 

5A4. Trình bày được 

hạn mức sử dụng đất 

và thời hạn sử dụng 

đất theo quy định 

hiện hành. 

để giải quyết một số tình 

huống tư vấn pháp luật về 

giao đất, cho thuê đất. 

5B3: Vận dụng được các 

quy định pháp luật về 

hạn mức sử dụng đất và 

thời hạn sử dụng đất để 

giải quyết các tình huống 

phát sinh trong thực tiễn. 

 

đất đai để thực hiện 

các dự án đầu tư. 

5C2. Bình luận, đánh 

giá về thực trạng áp 

dụng các quy định 

pháp luật về giao đất, 

cho thuê đất. 

5C3. Đánh giá được 

những điểm còn hạn 

chế, bất cập trong 

các quy định về hạn 

mức sử dụng đất. 

Vấn đề 6: 

Đăng ký, 

cấp giấy 

chứng 

nhận quyền 

sử dụng đất 

6A1. Nêu được các 

hình thức đăng ký đất 

đai. 

6A2. Nêu được trách 

nhiệm và nghĩa vụ 

đăng ký đất đai. 

6A3. Nêu được các 

trường hợp được Nhà 

nước cấp giấy chứng 

nhận. 

6A4. Nêu được các 

điều kiện để được cấp 

giấy chứng nhận. 

6A5. Nêu được các 

nguyên tắc và thẩm 

quyền cấp giấy chứng 

nhận. 

 

6B1. Phân tích được mục 

đích, ý nghĩa của hoạt 

động đăng ký đất đai. 

6B2. Phân tích được sự 

thay đổi của Luật Đất đai 

2013 về cách thức cấp 

giấy chứng nhận. 

6B3. Phân tích được sự 

thay đổi của Luật Đất đai 

2013 về điều kiện cấp 

giấy chứng nhận và cách 

thức xác định diện tích 

đất ở trong trường hợp 

đất ở có vườn ao khi cấp 

giấy chứng nhận. 

6B4. Vận dụng được các 

quy định của pháp luật 

để tư vấn cho người sử 

dụng đất về cấp giấy 

6C1. Đánh giá thực 

trạng đăng ký đất đai 

hiện nay. 

 

6C2. Đánh giá được 

thực trạng về cấp 

giấy chứng nhận 

trong thực tiễn hiện 

nay. 

6C3. Phân tích được 

mối quan hệ giữa 

đăng ký đất đai và 

cấp giấy chứng nhận. 

6C4. Đề xuất được 

một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động cấp 

giấy chứng nhận. 



 chứng nhận quyền sử 

dụng đất trong các 

trường hợp không phải 

nộp tiền sử dụng đất và 

phải nộp tiền sử dụng đất 

cho Nhà nước. 

 

 

 

 

 

Vấn đề  7:  

Thu hồi 

đất, bồi 

thường, hỗ 

trợ, tái định 

cư khi nhà 

nước thu 

hồi đất. 

7A1. Nêu được các 

trường hợp Nhà nước 

thu hồi đất. 

7A2. Nêu được các 

căn cứ và nguyên tắc 

thu hồi đất. 

7A3. Nêu được các 

điều kiện bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

 

7B1. Vận dụng được các 

quy định của pháp luật 

để giải quyết một số tình 

huống tư vấn pháp luật về 

giao đất, cho thuê đất. 

7B2. Chứng minh được 

Luật Đất đai 2013 quy 

định chặt chẽ hơn về căn 

cứ, điều kiện thu hồi đất. 

7B3. Hãy chứng minh 

được Luật Đất đai 2013 

đã quan tâm chú trọng 

đến tính minh bạch, công 

khai, công bằng và dân 

chủ trong bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

7B4. Chỉ ra được vai trò, 

ý nghĩa của cơ chế kiểm 

đếm, kiểm đếm bắt buộc 

trong bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

7B5. Vận dụng được 

các quy định của pháp 

7C1. Bình luận được 

các quy định về tính 

công bằng hiện nay 

trong việc thu hồi 

đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

7C2. Bình luận được 

việc hạn chế quyền 

của người sử dụng 

đất đối với các dự án 

thu hồi đất nhưng 

đang trong tình trạng 

dự án treo, quy hoạch 

treo. 

7C3. Bình luận được 

sự thay đổi trong các 

quy định về trình tự 

thủ tục thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

7C4. Bình luận, đánh 

giá thực trạng áp 

dụng pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái 

định cư  khi Nhà 



luật để tư vấn cho người 

sử dụng đất liên quan 

đến bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

nước thu hồi đất. 

 

Vấn đề 8: 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của người 

sử dụng đất 

8A1. Trình bày được 

khái niệm và phân 

loại các chủ thể sử 

dụng đất. 

8A2. Nêu được 

những đảm bảo 

chung của Nhà nước 

đối với người sử dụng 

đất. 

8A3. Nêu được các 

quyền chung, nghĩa 

vụ chung của người 

sử dụng đất. 

8A4. Nêu được các 

quyền, nghĩa vụ của 

tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng 

dân cư, cơ sở tôn 

giáo sử dụng đất. 

8A5. Nêu được 

quyền, nghĩa vụ của 

tổ chức, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở 

nước ngoài sử dụng 

đất. 

8B1. Phân tích được ý 

nghĩa của việc phân loại 

chủ thể sử dụng đất. 

8B2. Chỉ rõ được mục 

đích và ý nghĩa của 

quyền lựa chọn hình thức 

thuê đất. 

8B3. Phân tích được sự 

khác nhau về quyền của 

hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất thuê trả tiền một 

lần với đất thuê trả tiền 

hàng năm. 

8B4. So sánh được điểm 

khác nhau về quyền của 

các tổ chức được giao đất 

không thu tiền sử dụng 

đất với giao đất có thu 

tiền. 

8B5. Chỉ rõ được điểm 

mới của Luật Đất đai 

2013 về quyền của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài sử dụng đất 

tại Việt Nam. 

8B6. Bình luận về quyền 

của người Việt Nam định 

8C1. Chỉ rõ được sự 

thay đổi cơ bản của 

Luật Đất đai 2013 về 

quyền của người sử 

dụng đất. 

8C2. Bình luận được 

các quy định về thời 

điểm thực hiện quyền 

của người sử dụng 

đất. 

8C3. Bình luận được 

các 

quy định về điều kiện 

thực hiện quyền của 

người sử dụng đất. 

8C4. Bình luận các 

quyền của người sử 

dụng đất trong khu 

công nghiệp, khu 

công nghệ cao, khu 

kinh tế và khu chế 

xuất. 



cư ở nước ngoài mua và 

sở hữu nhà ở tại Việt 

nam. 

Vấn đề 9: 

thanh 

tra,kiểm 

tra, giải 

quyết 

khiếu nại, 

tố cáo, 

tranh chấp 

đất đai 

9A1. Nªu được khái 

niệm giám sát 

9A2. Nêu được 

quyền giám sát của 

các cơ quan Nhà 

nước trong quản lý 

và sử dụng đất đai. 

9A3. Nêu được 

quyền giám sát của 

công dân trong quản 

lý và sử dụng đất đai. 

9A4. Nêu được hệ 

thống theo dõi và 

đánh giá đối với quản 

lý và sử dụng đất đai. 

9A5. Nêu được khái 

niệm, đặc điểm của 

thanh tra chuyên 

ngành đất đai. 

9A6. Nêu được hệ 

thống thanh tra 

chuyên ngành đất 

đai. 

9A7. Nêu được nội 

dung của thanh tra 

chuyên ngành đất 

đai. 

9B1. Phân biệt được 

giám sát trong lĩnh vực 

đất đai và giám sát trong 

các lĩnh vực khác. 

9B2. Phân tích được vai 

trò của Nhà nước trong 

thực hiện quyền giám sát 

trong quản lý và sử dụng 

đất đai. 

9B3. Phân tích được vai 

trò của công dân trong 

thực hiện quyền giám sát 

trong quản lý và sử dụng 

đất đai. 

9B4. Phân tích được vai 

trò của hệ thống theo dõi 

và đánh giá đối với quản 

lý và sử dụng đất đai. 

9B5. Phân biệt được 

thanh tra Nhà nước và 

thanh tra chuyên ngành 

đất đai 

9B6. Phân tích được mục 

đích và ý nghĩa của thanh 

tra chuyên ngành đất đai. 

9B7. Chỉ ra được những 

điểm mới của Luật Đất 

9C1. Lý giải được cơ 

sở của việc quy định 

giám sát trong lĩnh 

vực đất đai. 

9C2. Bình luận và 

đánh giá được hoạt 

động giám sát của 

Nhà nước trong quản 

lý và sử dụng đất 

trên thực tế. 

9C3. Bình luận và 

đánh giá được hoạt 

động giám sát của 

công dân trong quản 

lý và sử dụng đất 

trên thực tế. 

9C4. Bình luận và 

đánh giá được hiệu 

quả của hoạt động 

thanh tra đất đai. 

9C5. Chỉ ra được tồn 

tại, bất cập của hoạt 

động thanh tra, chỉ rõ 

nguyên nhân và đề 

xuất các giải pháp 

khắc phục. 

9C6. Bình luận được 



9A8. Nêu được khái 

niệm và đặc điểm của 

tranh chấp đất đai và 

giải quyết tranh chấp 

đất đai. 

9A9. Nhận diện được 

các dạng tranh chấp 

đất đai phổ biến và 

chỉ ra được các 

nguyên nhân dẫn đến 

tranh chấp đất đai. 

9A10. Nắm được nội 

dung các quy định 

của pháp luật về trình 

tự, thủ tục và thẩm 

quyền giải quyết 

tranh chấp đất đai. 

9A11. Nêu được khái 

niệm, đặc điểm về 

khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực đất 

đai. 

9A12. Nêu được 

thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại trong 

lĩnh vực đất đai. 

9A13. Nêu được 

thẩm quyền giải 

quyết tố cáo trong 

lĩnh vực đất đai. 

đai 2013 về thanh tra đất 

đai. 

9B8. Phân tích mục đích, 

ý nghĩa của hoạt động 

hòa giải tranh chấp đất 

đai. 

9B7. Phân biệt được căn 

cứ để phân định thẩm 

quyền giải quyết tranh 

chấp đất đai giữa TAND 

và UBND. 

9B8. Phân biệt được 

thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp với thẩm 

quyền giải quyết khiếu 

nại về đất đai. 

9B9. Chỉ rõ được tính 

đặc thù trong giải quyết 

tranh chấp về kiện đòi lại 

đất. 

9B10. Phân biệt được sự 

khác biệt cơ bản giữa 

khiếu nại, khiếu kiện và 

tố cáo trong lĩnh vực đất 

đai. 

9B11. Chỉ rõ được các 

dạng khiếu nại, khiếu 

kiện và tố cáo phổ biến, 

điển hình trong lĩnh vực 

đất đai. 

hoạt động hòa giải 

tranh chấp đất đai tại 

chính quyền cơ sở. 

9C7. Đánh giá được 

thực trạng hoạt động 

giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cơ quan 

hành chính. 

9C7. Đánh giá được 

thực trạng hoạt động 

giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cơ quan 

tòa án. 

9C8. Đánh giá được 

thực trạng giải quyết 

khiếu nại, tố cáo về 

đất đai. 

9C9. Tư vấn cho cá 

nhân và cộng đồng 

các doanh nghiệp 

thực hiện quyền 

khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực đất 

đai. 

9C10. Bình luận và 

chỉ ra được những 

điểm mới của pháp 

luật đất đai hiện hành 

về xử lý vi phạm 

pháp luật đất đai. 



9A14. Nêu được khái 

niệm và các dấu hiệu 

nhận biết các vi phạm 

pháp luật đất đai 

9A15. Chỉ ra được các 

dạng vi phạm pháp 

luật đất đai phổ biến. 

9A16. Nắm được nội 

dung các quy định về 

xử lý vi phạm pháp 

luật đất đai. 

9B12. Xác định được 

quy trình, thủ tục thực 

hiện khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực đất đai. 

9B13. Phân biệt được 

giữa vi phạm pháp luật 

đất đai với tội phạm. 

9B14. Phân tích được sự 

khác nhau trong các quy 

định của pháp luật về xử 

lý vi phạm pháp luật đất 

đai giữa người quản lý 

đất đai với người sử 

dụng đất. 

9C11. Bình luận 

được thực trạng thi 

hành pháp luật về xử 

lí vi phạm pháp luật 

về đất đai. 

9C12. Đưa ra được 

một số giải pháp góp 

phần hoàn thiện pháp 

luật về xử lý vi phạm 

pháp luật về đất đai. 

4. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

4.1. Lịch trình chung 

Số Tiết VĐ 

Hình thức tổ chức dạy-học 

Lý thuyết Seminar LVN 
Tự học 
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4.2. Lịch trình cụ thể 

Thời 

lượng 
Nội dung giảng dạy 

Hoạt động của 

giảng viên 

Hoạt động của 

sinh viên 

Tiết 1-5 Vấn đề 1. Khái quát chung về 

ngành luật đất đai. 

1.1. Khái niệm luật đất đai 

1.2. Đối tượng điều chỉnh, 

-  GV  sinh hoạt 

chung về môn học, 

và giao đề tài cho 

nhóm làm báo cáo. 

- GV diễn giảng các 

- Sv lắng nghe 

và nhận đề tài từ 

GV. 

- SV nghe giảng, 

ghi chép. 



phương pháp điều chỉnh 

1.3. Quan hệ pháp luật đất đai 

1.4. Nguyên tắc luật đất đai 

1.5. Căn cứ phát sinh, thay đổi, 

chấm dứt quan hệ pháp luật đất 

đai. 

kiến thức lý thuyết. 

- GV đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- GV hướng dẫn 

sinh viên thảo luận,  

trả lời câu hỏi, giải 

quyết tình huống. 

- SV nghiên cứu 

trả lời câu hỏi, 

thảo luận và đưa 

ra phương án 

giải quyết tình 

huống. 

 

Tiết 6-8 Vấn đề 2. Chế độ sơ hữu toàn 

dân về đất đai 

2.1. Khái niệm   

2.2 Cơ sở xác lập sở hữu toàn 

dân đối với đất đai ở Việt Nam  

2.3 Các yếu tố cấu thành chế độ 

sở hữu toàn dân đối với đất đai. 

2.4. Nội dung của quyền sở hữu 

toàn dân. 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

Tiết 9-11 Vấn đề 3. Quy hoạch, kế hoạch 

đất đai 

3.1. Khái niệm, vai trò của quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.2. Nguyên tắc lập quy hoạch, 

kế hoạch SDĐ 

3.3. Căn cứ lập quy hoạch, kế 

hoạch SDĐ 

3.4. Nội dung quy hoạch, kế 

hoạch SDĐ 

3.5. Lập, xét duyệt quy hoạch, 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

 



kế hoạch SDĐ 

3.6. Thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch SDĐ 

Tiết 12 – 

16 

Vấn đề 4. Pháp luật về giá đất 

4.1. Khái niệm giá đất 

4.2. Các loại giá đất 

4.3. Ý nghĩa của giá đất 

4.3.1. Giá đất nhà nước 

4.3.2. Gía đất thị trường 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

 

Tiết 17-

20 

Vấn đề 5. Giao đất, cho thuê 

đất 

5.1. Khái niệm giao đất, cho 

thuê đất 

5..2. Căn cứ giao đất, cho thuê 

đất 

5.3. Hình thức giao đất, cho 

thuê đất 

5.4. Thẩm quyền giao đất, cho 

thuê đất 

5.5. Tính tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất 

Sinh viên làm bài kiểm tra cá 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

 



nhân 

Tiết 21-

27 

Vấn đề 6. Pháp luật về đăng ký 

đất đai - Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

6.1. Đăng ký đất đai. 

6.2. Cấp giấy chướng nhận 

quyền sử dụng đất. 

6.2.1. Các trường hợp 

được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

6.2.2. Trình tự, thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

6.2.3. Thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

 

Tiết 28-

32 

Vấn đề 7. Thu hồi đất – Bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất. 

7.1.Thu hồi đất 

7.2. Bồi thường khi nhà nước 

thu hồi đất 

7.2.1. Bồi thường giá trị 

quyền sử dụng đất 

7.2.2. Bồi thường chi phí 

đầu tư còn lại 

7.2.3. Bồi thường về tài sản 

- GV diễn giảng; 

- GV Đặt câu hỏi, 

nêu tình huống; 

- Hướng dẫn sinh 

viên thảo luận, 

giải quyết tình 

huống. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV thảo luận 

và trả lời các 

câu hỏi, giải 

quyết các tình 

huống mà GV 

đã đưa ra. 

 



7.2.4. Bồi thường khác 

7.3. Hô trợ khi nhà nước thu hồi 

đất 

7.3.1. Khái niệm hỗ trợ khi 

nhà nước thu hồi đất. 

7.3.2. Các khoản hỗ trợ 

khi nhà nước thu hồi đất; 

Tiết 33-

37 

Vấn đề 8. Quyền và nghĩa vụ 

của người sử dụng đất 

8.1. Quyền và nghĩa vụ chung 

của người sử dụng đất. 

8.2. Quyền và nghĩa vụ cụ thể 

của người sử dụng đất. 

8.2.1. Quyền chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

8.2.2. Quyền tặng cho 

quyền sử dụng đất. 

8.2.3. Quyền chuyển đổi 

quyền sử dụng đất. 

8.2.4. Quyền cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử dụng đất. 

8.2.5. Quyền góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất. 

8.2.6. Quyền thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất. 

8.2.7. Quyền để thừa kế 

quyền sử dụng đất. 

- GV diễn giảng 

những kiến thức 

trọng tâm của bài 

học. 

- GV tổ chức cho 

sinh viên báo cáo 

nhóm theo chủ đề 

đã giao, điều 

khiển các nhóm 

đặt câu hỏi, phản 

biện lẫn nhau; GV 

đặt câu hỏi; 

- GV nhận xét bài 

báo cáo và tóm 

lược lại nội dung 

kiến thức. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV tiến hành 

báo cáo theo 

chủ đề GV đã 

phân công, trả 

lời câu hỏi của 

các nhóm, 

tranh luận với 

các nhóm và trả 

lời câu hỏi của 

GV. 

 



8.3. Các nghĩa vụ cụ thể của 

người sử dụng đất. 

Tiết 38-

43 

Vấn đề 9. Giám sát, thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật đất đai - giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 

đai 

9.1. Giám sát, thanh tra, kiểm 

tra đất đai. 

9.2. Xử lý vi phạm pháp luật đất 

đai. 

9.3. Giải quyết tranh chấp đất 

đai. 

9.4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về đất đai. 

  

- GV diễn giảng 

những kiến thức 

trọng tâm của bài 

học. 

- GV tổ chức cho 

sinh viên báo cáo 

nhóm theo chủ đề 

đã giao, điều 

khiển các nhóm 

đặt câu hỏi, phản 

biện lẫn nhau; GV 

đặt câu hỏi; 

- GV nhận xét bài 

báo cáo và tóm 

lược lại nội dung 

kiến thức. 

SV nghe giảng, 

ghi chép, đặt 

câu hỏi (nếu 

có)  

- SV tiến hành 

báo cáo theo 

chủ đề GV đã 

phân công, trả 

lời câu hỏi của 

các nhóm, 

tranh luận với 

các nhóm và trả 

lời câu hỏi của 

GV. 

 

Tiết 44-

45 

Ôn tập kết thúc môn Tóm lược các nội 

dung cơ bản, giải 

đáp thắc mắc của 

sinh viên 

Lắng nghe; đặt 

các câu hỏi còn 

thắc mắc. 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC. 

TT 
Hình 

thức 

Trọng 

số (%) 
Tiêu chí đánh giá Thang điểm 

1 

 

Chuyên 

cần 

10 

 

Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị 

bài và tham gia các hoạt động trong giờ 

học. 

10 

10 Thời gian tham dự buổi học bắt buộc, vắng 10 



không quá 20% số tiết học. Sinh viên vắng 

một tiết học bị trừ một điểm. 

2 
Thường 

xuyên 

15 

- Sinh viên làm 01 bài kiểm tra cá nhân  

- Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra: 

+ Đúng nội dung đáp án:           7.0 điểm 

+ Trình bày rõ ràng, súc tích:     1.0 điểm 

+ Lập luận khoa học, logic:        2.0 điểm 

Tổng:                                         10 điểm 

10 

15 

- Sinh viên làm 01 bài báo cáo nhóm 

- Tiêu chí đánh gia bài báo cáo. 

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi:             

2.0 điểm 

+ Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực 

tế: 4.0 điểm  

+ Chuẩn bị chu đáo, cẩn thận: 1.0 điểm                                 

+ Trả lời chính xác các câu hỏi trong buổi 

báo cáo: 1.0 điểm 

+ Trình bày báo cáo rõ ràng, lôi cuốn: 1.0 

điểm                   

+ Hình thức sáng tạo: 1.0 điểm                           

Tổng:  10 điểm                                                                           

10 

3 
Thi kết 

thúc HP 
50 

+ Thi kết thúc học phần  

+ Hình thức thi: Thi tư luận (thời gian 90 

phút) 

+ Tiêu chí đánh giá bài thi: Theo đáp án 

của đề thi. 

10 
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